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Giấy phép phát hành chứng chỉ  
quỹ ra công chúng 04/UBCK-GCN cấp ngày 18 tháng 12 năm 2007 
 
Giấy phép niêm yết chứng chỉ Quỹ 58/QĐ- SGDHCM cấp ngày 3 tháng 6 năm 2008 
 
Giấy Chứng nhận Đăng ký Thành lập 11/UBCK-GCN cấp ngày 28 tháng 2 năm 2008  
 
 Giấy Chứng nhận Đăng ký Thành lập do Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước cấp và có giá trị trong 10 
năm. 

 
 
 
Ban Đại diện Quỹ Ông Đặng Thái Nguyên Chủ tịch 
 Bà Nguyễn Minh Châu Phó Chủ tịch 
 Ông Trần Đắc Tài Phó Chủ tịch 
 Ông Lê Hoàng Anh Thành viên  
 Ông Lê Trung Thành Thành viên 
 Ông Huỳnh Văn Thòn Thành viên 
 Bà Tạ Ngọc Phúc Thư ký 
      
  
Công ty Quản lý Quỹ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam  
 
 
 
Ngân hàng Giám sát Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)  
 
 
 
Trụ sở Đăng ký Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza  
 17 Lê Duẩn, 
 Phường Bến Nghé, Quận 1 
 Thành phố Hồ Chí Minh 
 Việt Nam 
 
 
 
Đơn vị kiểm toán Công ty TNHH KPMG 
 Việt Nam 
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Quy Dantu Doanh nghi~[) Hang dan Vi~t Naill
BAO C,\O ellA BAN D,~I DII;;NQUY

CONG 110 TRACH NIIIe;l\1 CVA CONG TY QUAN LY QuY DOlvdl cAc IIAO CAO
TAl CHiNH

lIan Gi~m llOc Cilng ty C6 ph~n Quan Iy Quy D~u Ill' Vi~l Nam ("C(jng ty Quan Iy QuY")
chju tr~ch nhi~m <16ivdi cac h~o c~o tai chinh dltQc lrlnh bay theo Quy€t dinh 63120051QD-
BTC do B(J TAi chinh ban hanh vc! ch€ d(J k€ [o~n Quy d~u [It chli'ng kho~n va Quyet djnh
4512007/QD-BTC do B(J TAi chinh ban hanh vc! quy ch€ lhanh I~p va quan Iy Quy d~u tl!
chli'ng kho~n, c~c Chu.fn m\!'c K€ to~n Vi~t Nam, H~ [h6ng K€ to~n Vi~t Nam va cac nguyen
t<1ck€ lo~n ph6 bi€n dU'Qc Vi~t Nam cha'p thu~n, rna c~c b~o cao tai chinh nay phan ~nh
trung th\!'c va hc.lp Iy 11nh hlnh tai chinh cua Quy l~i ngay 31 lhang 12 nAm 2009 va k€t qua
ho~t d(Jng cua Quy trong nAm k6tlhuc cilng ngay. Trong qu~ lnnh I~p bao c~o lai chinh nay,
Cilng ty Quan 1y Quy dl!c.lcyeu c~u ph:li:

l\!'a chQn c~c chinh skh k€ to~n phil hQp va ~p dQng c~c chinh s~ch nay mQt cach nha't
qu~n;

• th\!'c hi~n c~c d~nh gi~ va I!dc tinh mQI c~ch hc.lp1y va lh~n trQng;
• neu ro c~c chu.fn m\!'c ke lo~n ~p dQng cho Quy c6 dttc.lc lIIan thu hay khilng va lrong

trU'Clnghc.lpkhilng tuan thu, thuy€t minh ro c~c kh~c bi~t trQng yeu lrong cac bao cao tai
chlnh; va

• I~p c~c bao cao tai chfnh theo gia djnh ho~t dQng lien IQCtn't phi gia dinh nay kMng con
phil hc.lpvdi Quy.

Ban Gi~m <16cC(lng [y Quan ly Quy chiu lr~ch nhi~m dam bao r~ng cac s6 sach ke lO~n thlch
hQp dl!c.lc lhi€tl~p va IU'Ugilf di! phan ~nh Hnh hlnh tai chinh cua Quy, vdi mac dQ chinh x~c
hc.lp 1y l~i ba't ky thl1i dii!m nao, va dam bao rhng cac s6 s~ch k€ lO~n lIIan thu cac yeu du
cua QUY€1dinh 63120051QD-BTC do B(J TAi chfnh ban hanh vc! ch€ dQ k€ lo~n Quy d~u tl!
chli'ng kho~n va Quyet dinh 4512007/QD-BTC do BQ Tili chfnh ban hanh vc! quy ch€ thanh
l~p va quan 1y Quy d~u tlt chang kho~n, cac Chu.fn m\!'c K€ lo~n Vi~l Nam, H~ th6ng K€
[o~n Vi~t Nam va cac nguyen l~c ke toan ph6 bien dl!c.lcVi~l Nam cha'p lhu~n. Ban Giam
Mc C(lng ly Quan 1y Quy cung chiu trkh nhi~m quan 1y cac tai san cua Quy va do d6 phai
lh\!'c hi~n cac bi~n ph~p lhleh hqp nhhm ngAn ngil'a va ph~t hi~n nhii'ng gian l~n va nhii'ng vi
ph~m khac.

1y uy D~u tl! Vi~l Nam

Dng 'I'd n nh Tan -\ilIOT'\..-::-"
Chll rich kie,n T6ng Giam doc /"
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Quy llllu tit Doanh nghi~p Hang ddu Vj~t Nam
IIAO CAO CVA BAN D~I mi;;N QUY (TIf:1' TIIEO)

PHE DUV(tT CAC BAO CAO TAl CHINH

Toi, D~ng Thai Nguyen, Chu tjch Ban D~i di.;n Quy vA thay m~l cho NhA d~u lit cua Quy
D~u lit Doanh nghi.;p HAng dh Vi.;t Nam ("Quy"), I'M duy';l cae bao cao tAi chinh dinh
kern cua Quy cho nam tAi chinh ket thuc ngAy 31 lhang 12 nam 2009, dll'<;lcl~p theo cae
Quyet djnh 63/2005/QD-BTC do Bl}TAichinh ban hAnh vf, che dl}kc'toan Quy d~u Ill'chU'ng
khoan, Quyet djnh 4512007/QD-BTC do Ill}TAichinh ban hAnh vf, quy chc' lhanh l~p vAqu:\n
1)'Quy d~u tll'chU'ngkhoan, Chuifn mt!c Ke lOan Vi.;t Nam, H.; th6ng Ke toan Vi.;t Nam vA
cae nguyen t~c ke toan phil bien dll'<;lcVieI Nam chill' lhu~n.

Thay m~IBan J)~i di.;n Quy

Ong D~ng Thai Nguyen l1tlti~
Chl1 rich
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Y kic'n kii!'m loan

,
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Tdn Dlnh Vinh
Chl1'ng chI kiem loan vicn s60339/KTV

Thco 9 kiGn chung loi. cac bao cao tai chinh dii phan anh lrung lhlfc vii h<!p 19, Iren cac khia
quh trong ye'u. vI: tlnh hlnh tai chinh cua Quy D~u tll'Doanh nghiep Hang d~u Viet Nam t~i
ngay 31 thang 12 nam 2009 va kGl qua ho~t di)ng cua Quy cho nam lai chinh kC"1thUc cilng
ngily phil h\1p vdi Quye'l dinh 63/2005/QD-BTC do Bi) Tili chinh ban hilnh v6 chG d(\ k6 toan
Quy cI~u tll' chl1'ng khoan va QuyGl dinh 45/2007/QD-BTC do B(\ Tili chinh ban hilnh v6 quy
chC"lhanh lap va quan 19 Quy d~u tll' chl1'ng khoan. cac Chuin mlfc KG lOan Vi.;t Nam. H(i
th6ng KC"toan Viet Nam va cac nguyen t~c kG toan phil biGn dll'lIc Vic I Nam chifp nh~n.

Phl)m vi kii!'m loan

Chung loi dii ki~m Imln b,lng ciin Mi kG lOan. bao cao lili san va bao cao danh m\lc d~u III

dinh kem cua Quy D~u IIIDoanh nghi(ip Hang d~u Vi(il Nam ("Qu)'") t~i ngay 31 lhang 12
nam 2009 va bao cao kGt qua ho~t d(\ng va bao cao lhay dlli gia tr! lai san rbng cho nam tai
chinh kGt lhuc cilng ngay va cac thuye'l minh kem lheo. Vi.;c I~p va trlnh bay cac bao cao
tai chinh nay thu(\c Irach nhi(im cua Ban Giam Mc eua Cong ly cil ph~n Quan 19 Quy D~u
Ill' Vi.;t Nam la Cong ly Quan 19 Quy vii dll'<;1Cx<\c nh~n boi Ngan hang TNHH m(\t thilnh
vien HSBC (Vi(il Nam) Iii Ngan hilng Giam sat cua Quy. Trach nhi.;m cua chUng toi la dll'a
ra 9 kiGn v6 cac bao cao lili chlnh nay can cl1'lren kGt qua kiEm toan cua chung toi.

BAO cAo CVA KIEM TOAN vlf~N DQC LJ~P
Krnh gdi cac Nha dftllllf
QIIYDftllllf Doanh nghi~p Hang dftu Vi~l Nam

ChUng toi dii lhlfC hien cong vi.;c kiEm lmln thco cac Chuin mll'c KiEm loan Vi.;t Nam. Cac
chuin mlfc nay yeu du chung toi phai I~p kG ho~ch va thlfc hi(in cong vi.;c ki~m toan dE c6
du'<!cslf bao dam h<;1p19 r~ng cac bao cao tili chinh khong chl1'a dlfng cac sai s6t tr<;llIgyC"u.
Cong vi(ic kiEm lOan bao g6m viec kiEm Ira, tren cd 50 chon m~u. cac b~ng chl1'ng xac minh
cho cac s61i.;u va thuyGl minh trong bao cao tili chinh. Cong vi.;c kiEm toan cung bao g6m
vi.;c danh gia cae nguyen tilc kC"toan dll'<!cap d\lng va cac lI'dc tinh lrong yGu cua Ban Giam
d6c cua Cong ty Quan 19 Quy, cung nhll' vi(ic danh gia cach trlnh bay Illng qual cua cac bao
cao lai chinh. Chung loi cho r~ng cong vi(ic ki~m lOan clii du'a ra nhung cd 50 h\1p 19 de lam
can cl1'cho 9 kiC"ncua chung IOi.

COllI: ty TN II II Kl'l\IG
Vic I Nam
Gi!lJ-Ql((llg nh~n D~ulll' 56: 011043000345

/~f~WQ~l ...tOan 56: 09-01-210

t~CHi NHANf! .;
•• .Cor, _
\ I.~"•••, ~lori!J -
'0 ~',,'f;, .#ll, .''7 ..'Jllhn T. I

'~~iiwJtkm lOan vicn 56 N0555/KTV
T6f1g Giclm dire

Thanh ph6 H6 Chi Minh 2 8 JAN L~IJ



 
 
 

Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam B01-QĐT 
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này. 
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Mã 
số Chỉ tiêu  

Thuyết 
minh 

31/12/2009 
VNÑ 

 31/12/2008 
VNÑ 

A. TÀI SẢN    

110 1. Tiền gửi ngân hàng 3 42.261.461.047 335.600.870.975 
120 2. Đầu tư chứng khoán 4 907.566.454.300 341.688.129.700 
130 3. Phải thu hoạt động đầu tư 5 1.230.057.677 25.178.718.613 
    

200 TỔNG TÀI SẢN  951.057.973.024 702.467.719.288 

B. NGUỒN VỐN   

300 I. NỢ PHẢI TRẢ  7.585.536.657 14.807.668.810 
311 1. Phải trả hoạt động đầu tư 6 605.788.831 13.262.283.504 
314 2. Phải trả phụ cấp Ban Đại diện Quỹ  48.000.000 46.320.690 
315 3. Phải trả cho Công ty Quản lý Quỹ 

và Ngân hàng Giám sát 7 2.845.042.241 1.185.388.192 
318 4. Phải trả khác 8 4.086.705.585 313.676.424 
    
400 II. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU  943.472.436.367 687.660.050.478 
410 1. Vốn phát hành cho các nhà đầu tư  806.460.000.000 806.460.000.000 
411 1.1 Vốn phát hành 9 806.460.000.000 806.460.000.000 
420 2. Lợi nhuận chưa phân phối/(Lỗ lũy kế) 10 137.012.436.367 (118.799.949.522)
    

430 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  951.057.973.024 702.467.719.288 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam B01-QĐT 
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiếp theo) 
 

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này. 
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CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
 

 
Chỉ tiêu 

Thuyết 
minh 

31/12/2009 
VNÑ 

 31/12/2008 
VNÑ 

Chứng khoán theo mệnh giá  166.105.430.000 78.231.960.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC 
(Việt Nam) 

 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư  
Việt Nam 

  Bà Lê Thị Thành Tâm 
  Giám đốc tài chính 
   
   

 
 
 
 
 
 

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư  
Việt Nam 

  Ông Trần Thanh Tân 
  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 
 
 



 
 
 

Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam B02-QĐT 
Báo cáo kết quả hoạt động cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 
 

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này. 
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Mã 
số 

 
Chỉ tiêu 

Thuyết 
minh 

 
Năm kết thúc 

ngày 31/12/2009 
VNÑ 

 Giai đoạn từ ngày
28/2/2008 đến 

ngày 31/12/2008 
VNÑ 

A. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
ĐÃ THỰC HIỆN  

 
 

10 I.   Thu nhập/(lỗ) từ hoạt động đầu tư 
đã thực hiện 

 
175.088.579.751 (2.347.565.980)

11 1. Cổ tức được nhận  15.674.467.640 11.193.776.240 
13 2. Lãi tiền gửi  9.894.906.242 57.529.372.453 
14 3. Thu nhập/(lỗ) bán chứng khoán  149.519.205.869 (71.070.714.673)
    

30 II. Chi phí  23.196.778.533 14.659.188.786 

31 1. Phí quản lý và thưởng hoạt động 13 19.332.685.505 12.767.494.616 
32 2. Phí giám sát và quản lý tài sản 13 700.510.103 414.943.575 
33 3.   Chi phí đại hội thường niên  1.185.857.610 - 
34 4. Chi phí kiểm toán  210.778.854 250.092.700 
38 5. Phí và chi phí khác 11 1.766.946.461 1.226.657.895 
    
50 III.Kết quả hoạt động đã thực hiện 

trong naêm/kyø 
 151.891.801.218 (17.006.754.766)

    



 
 
 

Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam B02-QĐT 
Báo cáo kết quả hoạt động cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiếp theo)  
 

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này. 
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Mã 
số 

 
Chỉ tiêu 

Thuyết 
minh 

 
Năm kết thúc 

ngày 31/12/2009 
VNÑ 

 Giai đoạn từ ngày
28/2/2008 đến 

ngày 31/12/2008 
VNÑ 

B. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯA THỰC HIỆN   

60 I. Thu nhập  219.256.834.724 2.637.927.108 
61 1. Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư  219.256.834.724 2.637.927.108 
    
70 II. Chi phí  34.690.250.053 104.431.121.864 
71 1. Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư  34.690.250.053 104.431.121.864 
    
80 III. Kết quả hoạt động chưa thực hiện 

trong naêm/kyø  
 184.566.584.671 (101.793.194.756)

90  LỢI NHUẬN THUẦN/(LỖ 
THUẦN) TRONG NĂM/KỲ  336.458.385.889 (118.799.949.522)

 Lãi/(lỗ) trên một đơn vị quỹ 12 4.172 (1.473)

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC 
(Việt Nam) 

 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư  
Việt Nam 

  Bà Lê Thị Thành Tâm 
  Giám đốc tài chính 
   
   

 
 
 
 
 
 

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư  
Việt Nam 

  Ông Trần Thanh Tân 
  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 
 



 
 
 

Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam B05-QĐT 
Báo cáo tài sản tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 
 

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này. 
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Mã 
số Chỉ tiêu 

31/12/2009 
VNÑ 

 31/12/2008 
VNÑ 

    

1 Tiền gửi ngân hàng 42.261.461.047 335.600.870.975 
2 Đầu tư chứng khoán 907.566.454.300 341.688.129.700 
2.1 Cổ phiếu niêm yết 835.432.454.300 311.271.529.700 
2.2 Cổ phiếu chưa niêm yết 52.719.500.000 30.416.600.000 
2.3 Quyền mua cổ phiếu niêm yết 19.414.500.000 - 
3 Cổ tức được nhận 1.210.803.500 - 
4 Lãi được nhận 17.965.277 1.543.548.613 
5 Tiền bán chứng khoán phải thu 1.288.900 23.635.170.000 

    

 Tổng tài sản 951.057.973.024 702.467.719.288 
    

6 Phải trả hoạt động đầu tư (605.788.831) (13.262.283.504)
7 Phải trả phụ cấp Ban Đại diện Quỹ (48.000.000) (46.320.690)
8 Phải trả cho Công ty Quản lý Quỹ và Ngân 

hàng Giám sát (2.845.042.241) (1.185.388.192)
9 Phải trả khác (4.086.705.585) (313.676.424)

    

 Tổng nợ phải trả (7.585.536.657) (14.807.668.810)

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ 943.472.436.367 687.660.050.478 

 Tổng số đơn vị quỹ 80.646.000 80.646.000 

 Giá trị của một đơn vị quỹ 11.699 8.527 
 

 
 
 
 
 

  

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC 
(Việt Nam) 

 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư  
Việt Nam 

  Bà Lê Thị Thành Tâm 
  Giám đốc tài chính 
   
   

 
 

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư  
Việt Nam 

  Ông Trần Thanh Tân 
  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 



 
 
 

Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam B06-QĐT 
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 
  
 

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này. 
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Mã 
số Chỉ tiêu 

 
Năm kết thúc 

ngày 31/12/2009 
VNÑ 

 Giai đoạn từ ngày 
28/2/2008 đến 

ngày 31/12/2008 
VNÑ 

I Giá trị tài sản ròng đầu năm/kỳ 687.660.050.478 - 

II Thay đổi giá trị tài sản ròng trong năm/kỳ 255.812.385.889 687.660.050.478 

 Trong đó:  
1 Vốn góp của các nhà đầu tư - 806.460.000.000 
2 Thay đổi giá trị tài sản ròng do các hoạt động 

liên quan đến đầu tư của Quỹ trong năm/kỳ 336.458.385.889 (118.799.949.522)
3 Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối 

thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong năm (80.646.000.000) - 
   

III Giá trị tài sản ròng cuối năm/kỳ 943.472.436.367 687.660.050.478 

 
 
 
 
 
 
 

  

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC 
(Việt Nam) 

 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư  
Việt Nam 

  Bà Lê Thị Thành Tâm 
  Giám đốc tài chính 
   
   

 
 
 
 
 

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư  
Việt Nam 

  Ông Trần Thanh Tân 
  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 
 
 
 
 



 
 
 

Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam B07-QĐT 
Báo cáo danh mục đầu tư tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 
 

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này. 
 11

STT Loại Số lượng 

Giá trị thị 
trường tại 

ngày 
31/12/2009

VNÑ 

Tổng giá trị tại 
ngày 

31/12/2009 
VNÑ 

Tỷ lệ (%) 
tổng giá trị 
tài sản hiện 
tại của Quỹ 

      

I Cổ phiếu niêm yết 15.790.543   835.432.454.300  87,85 

1 ACB 2.324.889 37.200 86.485.870.800  9,09 
2 BCI 182.000 61.000 11.102.000.000  1,17 
3 DHG 24.880 114.000 2.836.320.000  0,30 
4 DIG 960.942 75.500 72.551.121.000  7,63 
5 DPM 1.645.250 34.000 55.938.500.000  5,88 
6 DPR 322.310 58.000 18.693.980.000  1,97 
7 FPT 889.990 79.000 70.309.210.000  7,39 
8 GMD 323.360 78.000 25.222.080.000  2,65 
9 HAG 1.045.545 78.000 81.552.510.000  8,58 
10 HPG 1.107.500 58.500 64.788.750.000  6,81 
11 PPC 1.295.840 18.900 24.491.376.000  2,58 
12 PVD 961.157 67.500 64.878.097.500  6,82 
13 PVF 1.796.920 29.200 52.470.064.000  5,52 
14 SJS 929.400 80.000 74.352.000.000  7,82 
15 VCB 514.020 47.000 24.158.940.000  2,54 
16 VIS 320.800 82.500 26.466.000.000  2,78 
17 VNM 1.029.190 75.000 77.189.250.000  8,12 
18 VSH 116.550 16.700 1.946.385.000  0,20 
      

II Cổ phiếu chưa niêm yết 820.000   52.719.500.000  5,54 

1 Công ty Cổ phần Dược SPM (SPM) 320.000 90.009 28.803.000.000  3,03 
2 Tổng Công ty Bia rượu nước giải 

khát Sài Gòn (Sabeco) 500.000 47.833 23.916.500.000 
 

2,51 
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STT Loại Số lượng 

Giá trị thị 
trường tại 

ngày 
31/12/2009

VNÑ 

Tổng giá trị tại 
ngày 

31/12/2009 
VNÑ 

Tỷ lệ (%) 
tổng giá trị 
tài sản hiện 
tại của Quỹ 

      

III Quyền mua cổ phiếu niêm yết 
(Thuyết minh 4) 277.350 70.000 19.414.500.000 

 
2,04 

IV Các tài sản khác  1.230.057.677  0,13 

1 Cổ tức được nhận  1.210.803.500  0,13 
2 Lãi được nhận  17.965.277  0,00 
3 Tiền bán chứng khoán phải thu  1.288.900  0,00 

V Tiền gửi ngân hàng  42.261.461.047  4,44 

VII Tổng giá trị danh mục  951.057.973.024  100,00 

 

 
 

 
 

 

  

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC 
(Việt Nam) 

 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư  
Việt Nam 

  Bà Lê Thị Thành Tâm 
  Giám đốc tài chính 
   
   

 
 
 
 
 

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư  
Việt Nam 

  Ông Trần Thanh Tân 
  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 
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Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các báo cáo tài 
chính đính kèm. 
 

1. Đặc điểm hoạt động của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam 
Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (“Quỹ”) được thành lập dưới hình thức quỹ đại 
chúng dạng đóng theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Thành lập số 11/UBCK-GCN do Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cấp ngày 28 tháng 2 năm 2008.  Quỹ được cấp phép hoạt 
động trong thời gian là 10 năm kể từ ngày cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Thành lập.  
 
Tổng số vốn Điều lệ tối đa của Quỹ được quy định trong Giấy Chứng nhận Đăng ký Thành lập 
là 8.000 tỷ đồng Việt Nam. Theo giấy chứng nhận này, Quỹ được phép phát hành 80.646.000 
đơn vị quỹ ra công chúng với mệnh giá là 10.000 đồng Việt Nam trên mỗi đơn vị quỹ cho lần 
huy động vốn đầu tiên. 
 
Hoạt động chính của Quỹ là đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành 
cơ bản, chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư chủ yếu bao gồm các 
doanh nghiệp có cổ phiếu đã niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Danh mục đầu 
tư của Quỹ sẽ được quản lý nhằm mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro cho 
nguồn vốn đầu tư của Quỹ. 
 
Chứng chỉ Quỹ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo 
Giấy phép số 58/QĐ-SGDHCM ngày 3 tháng 6 năm 2008. 
 
Quỹ không có cán bộ công nhân viên và được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu 
tư Việt Nam, một Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư được thành lập tại Việt Nam và được sở hữu 
bởi hai cổ đông chính là ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín và Công ty 
Dragon Capital Management Ltd. Quỹø được giám sát bởi Ngân hàng TNHH một thành viên 
HSBC (Việt Nam). 
 

2. Tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu 
Sau đây là những chính sách kế toán chủ yếu được Quỹ áp dụng trong việc lập báo cáo tài 
chính này. 
 

(a) Cơ sở lập báo cáo tài chính 

Các báo cáo tài chính của Quỹ được lập theo Quyết định 63/2005/QĐ-BTC do Bộ Tài chính 
ban hành về chế độ kế toán Quỹ đầu tư chứng khoán và Quyết định 45/2007/QĐ-BTC do Bộ 
Tài chính ban hành về quy chế thành lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán, Chuẩn mực Kế 
toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán phổ biến được Việt 
Nam chấp thuận. 
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Các báo cáo tài chính đính kèm không nhằm vào việc trình bày tình hình tài chính và kết quả 
hoạt động của Quỹ theo nguyên tắc và thông lệ kế toán thường được chấp nhận ở các nước và 
các thể chế khác ngoài nước CHXHCN Việt Nam. Các nguyên tắc và thông lệ kế toán được 
áp dụng ở Việt Nam có thể khác với các nguyên tắc và thông lệ kế toán tại các nước và các 
thể chế khác. 
 
Theo Quyết định 63/2005/QĐ-BTC, các báo cáo tài chính của Quỹ bao gồm các báo cáo sau: 
 
 Bảng cân đối kế toán; 
  Báo cáo kết quả hoạt động; 
 Báo cáo tài sản; 
  Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng; 
  Báo cáo danh mục đầu tư; và 
  Các thuyết minh báo cáo tài chính. 
 
Các báo cáo tài chính của Quỹ được lập trên cơ sở dồn tích theo nguyên tắc giá gốc, ngoại trừ 
những điểm được nêu  ở Thuyết minh số 2(f). Các chính sách kế toán sau đây đã được Quỹ áp 
dụng một cách nhất quán trong năm. 
 

(b) Đơn vị tiền tệ kế toán 

Đơn vị tiền tệ kế toán được sử dụng là đồng Việt Nam (“VNĐ”) và các báo cáo tài chính này 
đã được trình bày bằng VNĐ.  
 
Các khoản mục tài sản và nợ phải trả có gốc bằng đơn vị tiền tệ khác VNĐ được quy đổi sang 
VNĐ theo tỷ giá hối đoái của ngày kết thúc niên độ kế toán.  Các giao dịch bằng các đơn vị 
tiền khác VNĐ trong năm được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá hối đoái xấp xỉ tỷ giá hối đoái 
tại ngày giao dịch. 
 
Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo 
cáo kết quả hoạt động phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt nam số 10 (“CMKT 10”) – Ảnh 
hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái. 
 

(c) Năm tài chính 

Năm tài chính của Quỹ là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. 
 

(d) Hình thức sổ kế toán 

Hình thức sổ kế toán áp dụng được đăng ký của Quỹ là Nhật ký chung. 
 

(e) Tiền gửi ngân hàng 

Tiền gửi ngân hàng bao gồm tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn. 
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(f) Đầu tư chứng khoán 

Các khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo nguyên giá, bao gồm giá mua cộng với các chi 
phí liên quan đến việc mua các khoản đầu tư đó, và được đánh giá lại tại ngày lập bảng cân 
đối kế toán theo Quyết định 45/2007/QĐ-BTC ngày 5 tháng 6 năm 2007 do Bộ Tài chính ban 
hành về quy chế thành lập và quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán. Các khoản lãi hoặc lỗ do 
đánh giá lại các khoản đầu tư được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo 
Quyết định 63/2005/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành về chế độ 
kế toán áp dụng cho Quỹ Đầu tư chứng khoán. 
 

(i) Phân loại 

Quỹ phân loại các chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết được mua với mục đích kinh doanh 
là chứng khoán kinh doanh. 
 

(ii) Ghi nhận 

Quỹ ghi nhận chứng khoán kinh doanh và các khoản đầu tư khác tại ngày ký các hợp đồng  
đầu tư. 
 

(iii) Đánh giá lại 

Theo Quyết định 45/2007/QĐ-BTC ngày 5 tháng 6 năm 2007 do Bộ Tài chính ban hành về quy 
chế thành lập và quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán, khoản đầu tư chứng khoán được đánh giá 
lại tại ngày lập báo cáo tài chính như sau: 
 

Các chứng khoán niêm yết sẽ được đánh giá lại theo giá thị trường của các chứng khoán tại 
ngày lập báo cáo tài chính được tham khảo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
 

Các chứng khoán chưa niêm yết sẽ được đánh giá lại theo giá bình quân trên cơ sở giá giao 
dịch tại ngày lập báo cáo tài chính được cung cấp bởi ba công ty chứng khoán không phải là 
người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát. 
 

Cổ phiếu thưởng và cổ tức chia bằng cổ phiếu được hạch toán vào các khoản đầu tư với giá trị 
bằng không và được đánh giá lại vào ngày lập báo cáo tài chính. 
 

(iv) Chấm dứt ghi nhận 

Các khoản đầu tư chứng khoán được chấm dứt ghi nhận khi quyền được nhận luồng tiền từ 
khoản đầu tư chứng khoán đó đã chấm dứt hoặc Quỹ đã chuyển phần lớn rủi ro và lợi ích gắn 
liền với quyền sở hữu chứng khoán. 
 

Giá vốn của chứng khoán kinh doanh được tính theo phương pháp bình quân gia quyền. 
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(g) Các khoản phải thu  

Các khoản phải thu hoạt động đầu tư và các khoản phải thu khác được phản ánh theo nguyên 
giá trừ đi dự phòng phải thu khó đòi. 
 

(h) Các khoản phải trả 

Phải trả hoạt động đầu tư và các khoản phải trả khác được thể hiện theo nguyên giá. 
 

(i) Dự phòng 

Dự phòng được ghi nhận nếu, do kết quả của một sự kiện trong quá khứ, Quỹ có nghĩa vụ 
pháp lý hiện tại hoặc liên đới có thể ước tính một cách đáng tin cậy, và chắc chắn sẽ làm giảm 
sút các lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh toán các nghĩa vụ về khoản nợ phải trả đó.  
Khoản dự phòng được xác định bằng cách chiết khấu dòng tiền dự kiến có thể phải trả trong 
tương lai với tỷ lệ chiết khấu trước thuế phản ánh đánh giá hiện tại của thị trường về giá trị 
thời gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó. 
 

(j) Thuế 

Theo các quy định hiện hành tại Việt Nam, Quỹ không phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Tuy nhiên theo công văn số 260/CT-TTHT ngày 15 tháng 1 năm 2010 của Cục Thuế Thành 
phố Hồ Chí Minh, Quỹ phải có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu theo tỷ lệ 10% trên cổ tức 
được chi trả trước khi Quỹ chia cổ tức cho các tổ chức đầu tư là các doanh nghiệp nước ngoài 
không được thành lập theo pháp luật Việt Nam. 
 

(k) Vốn góp 

Các đơn vị quỹ được phân loại và trình bày trong vốn chủ sở hữu. 
 

(l)  Doanh thu  

Doanh thu được ghi nhận khi Quỹ chắc chắn có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế và các 
khoản doanh thu này có thể xác định được một cách đáng tin cậy. Các điều kiện ghi nhận cụ 
thể sau đây cũng phải được đáp ứng trước khi ghi nhận doanh thu: 

(i) Lãi tiền gửi và thu nhập cổ tức 

Lãi tiền gửi được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo cơ sở dồn tích trừ 
khi khả năng thu hồi không chắc chắn.  Thu nhập cổ tức được ghi nhận khi quyền được chi trả 
hình thành.  
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(ii) Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán 

Thu nhập từ các hoạt động kinh doanh chứng khoán được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh khi nhận được Thông báo thanh toán giao dịch kinh doanh chứng khoán từ Sở 
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (đối 
với chứng khoán đã niêm yết) và khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng tài sản (đối với chứng 
khoán chưa niêm yết). 
 

(m) Chi phí  

Các khoản chi phí được ghi nhận theo cơ sở dồn tích. Tất cả các khoản chi phí được hạch toán 
vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ các chi phí phát sinh từ việc mua các 
khoản đầu tư sẽ được hạch toán vào giá mua của các khoản đầu tư đó. 
 

(n) Lãi trên mỗi đơn vị quỹ và giá trị mỗi đơn vị quỹ 

Quỹ trình bày lãi cơ bản trên mỗi đơn vị (“EPU”) cho các đơn vị quỹ.  Lãi cơ bản trên mỗi đơn 
vị quỹ được tính bằng cách lấy lãi hoặc lỗ của Quỹ chia cho số đơn vị quỹ bình quân trong 
naêm/kyø.  

Giá trị mỗi đơn vị quỹ được tính bằng cách chia giá trị tài sản ròng của Quỹ cho số đơn vị quỹ 
tại ngày lập bảng cân đối kế toán.  Tài sản ròng được xác định bằng cách lấy tổng tài sản trừ 
đi tổng nợ phải trả.  
 

(o) Báo cáo bộ phận 

Quỹ hoạt động như một bộ phận. 
 

(p) Các bên liên quan 

Các bên được xem là có liên quan nếu một bên có khả năng, trực tiếp hay gián tiếp, kiểm soát 
hoặc có ảnh hưởng đáng kể đến bên kia trong việc đưa ra các quyết định tài chính và hoạt 
động kinh doanh.  Các bên cũng được xem là có liên quan nếu các bên cũng chịu sự kiểm soát 
chung hoặc chịu ảnh hưởng đáng kể chung. 
 

Các quỹ đầu tư khác dưới sự quản lý của Công ty Quản lý Quỹ được xem là các bên liên quan 
với Quỹ. 
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(q) Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán 

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán theo định nghĩa trong Quyết định 63/2005/QĐ-BTC 
ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán cho Quỹ đầu tư 
chứng khoán và Hệ thống Kế toán Việt Nam được trình bày trong thuyết minh tương ứng của  
báo cáo tài chính này. 
 

(r) Số dư bằng không 

Các khoản mục hay số dư được quy định trong Quyết định 63/2005/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 
năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán cho các quỹ đầu tư chứng khoán 
và Hệ thống Kế toán Việt Nam không được thể hiện trong các báo cáo tài chính này thì được 
hiểu là có số dư bằng không. 
 

3. Tiền gửi ngân hàng 
Tiền gửi ngân hàng thể hiện tiền bằng đồng Việt Nam gửi tại các ngân hàng sau đây vào thời 
điểm cuối năm: 

 31/12/2009 
VNÑ 

31/12/2008 
VNÑ 

   

Tiền gửi không kỳ hạn  
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 8.261.461.047 30.600.870.975

   

Tiền gửi có kỳ hạn  
Ngân hàng TMCP Sài Gòn  Thương Tín 15.000.000.000 150.000.000.000
Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu 14.000.000.000 -
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  5.000.000.000 85.000.000.000
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - 70.000.000.000

   

 42.261.461.047 335.600.870.975
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4. Đầu tư chứng khoán  
Tất cả các công ty đầu tư (niêm yết và không niêm yết) như được trình bày trên báo cáo Danh 
mục đầu tư đều được thành lập tại Việt Nam. 
 
Quỹ không tham gia hàng ngày vào các quyết định chính sách tài chính và hoạt động của các 
công ty đầu tư.  Theo đó, Quỹ không có ý định kiểm soát hay có ảnh hưởng đáng kể đến các 
công ty đầu tư và do đó các khoản đầu tư của Quỹ được ghi nhận trên cơ sở được trình bày ở 
Thuyết minh 2(f), thay vì được ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu hay hợp nhất. 
 
Chi tiết các khoản đầu tư chứng khoán được trình bày như sau: 

  
Giá mua 

VNÑ 

Lãi do đánh giá 
lại 

VNÑ 

Giáthị trường tại 
ngày 31/12/2009 

VNÑ 
    
Cổ phiếu niêm yết 777.490.064.385 57.942.389.915 835.432.454.300
Cổ phiếu chưa niêm yết 47.303.000.000 5.416.500.000 52.719.500.000
Quyền mua cổ phiếu niêm yết (*) - 19.414.500.000 19.414.500.000
  

 824.793.064.385 82.773.389.915 907.566.454.300

(*) Khoản này liên quan đến quyền mua 277.350 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển Đô thị và khu Công nghiệp Sông Đà (“SJS”)ø theo tỉ lệ cổ đông sở hữu hai cổ phiếu tại 
ngày 27 tháng 11 năm 2009 được mua một cổ phiếu mới. Giá trị của mỗi quyền mua được xác 
định bằng việc tham chiếu giá thị trường của cổ phiếu đó tại ngày 31 tháng 12 năm 2009. Quỹ 
đã thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phiếu này vào ngày 14 tháng 1 năm 2010. 
 

5. Phải thu hoạt động đầu tư 
 31/12/2009 

VNÑ 
31/12/2008 

VNÑ 
    
Phải thu từ kinh doanh chứng khoán (*) 1.288.900 23.635.170.000
Lãi phải thu từ tiền gửi ngân hàng 17.965.277 1.543.548.613
Cổ tức phải thu 1.210.803.500 - 

   

 1.230.057.677 25.178.718.613

 
(*) Phải thu từ kinh doanh chứng khoán thể hiện số tiền phải thu từ việc bán các khoản đầu tư 
được thanh toán sau ba ngày làm việc kể từ ngày giao dịch (T+3) theo thông lệ kinh doanh 
chứng khoán hiện hành tại Việt Nam. 
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6. Phải trả hoạt động đầu tư 
 31/12/2009 

VNÑ 
31/12/2008 

VNÑ 
    

Khoản đầu tư chờ thanh toán (*) 531.180.000 12.936.403.000
Phí môi giới phải trả 74.608.831 325.880.504
   

 605.788.831 13.262.283.504

(*) Khoản đầu tư chờ thanh toán thể hiện khoản phải trả cho việc mua các chứng khoán đầu tư 
được thanh toán sau ba ngày làm việc kể từ ngày giao dịch (T+3) theo thông lệ kinh doanh 
chứng khoán hiện hành tại Việt Nam. 
 

7. Phải trả cho Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát 
 31/12/2009 

VNÑ 
31/12/2008 

VNÑ 
    

Phí quản lý Quỹ phải trả cho Công ty Quản lý Quỹ 1.577.195.798 1.148.075.731
Phí thưởng hoạt động phải trả cho Công ty Quản lý Quỹ 1.204.758.611 -
Phí giám sát phải trả cho Ngân hàng Giám sát 63.087.832 37.312.461
 

 2.845.042.241 1.185.388.192

 

8. Phải trả khác  
 31/12/2009 

VNÑ 
31/12/2008 

VNÑ 
    

Phải trả thuế nhà thầu được giữ lại trên cổ tức trả cho 
các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (*) 2.865.412.112 -
Cổ tức phải trả cho các nhà đầu tư có chứng khoán 
chưa lưu ký 115.500.000 -
Phí đại hội thường niên trích trước 634.875.000 -
Phí kiểm toán trích trước 215.658.300 250.092.700
Các phí trích trước khác 255.260.173 63.583.724
   

 4.086.705.585 313.676.424

(*) Theo công văn số 260/CT-TTHT ngày 15 tháng 1 năm 2010 của Cục Thuế Thành phố Hồ 
Chí Minh, Quỹ phải có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu theo tỷ lệ 10% trên cổ tức được chi 
trả trước khi Quỹ chia cổ tức cho các tổ chức đầu tư là các doanh nghiệp nước ngoài không 
được thành lập theo pháp luật Việt Nam. 
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9. Vốn phát hành  
Vốn được duyệt tối đa của Quỹ là 8.000 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 800.000.000 đơn vị 
quỹ với mỗi đơn vị quỹ trị giá 10.000 đồng Việt Nam .  Đến ngày 31 tháng 12 năm 2009, tổng 
số vốn được góp bởi các chủ đầu tư là 806.460 triệu đồng Việt Nam, tương đương 80.646.000 
đơn vị quỹ. 
 
Biến động vốn trong naêm/kỳ như sau: 

  
Năm kết thúc 

ngày 31/12/2009 
VNÑ 

Giai đoạn từ ngày 
28/2/2008 đến 

ngày 31/12/2008 
VNÑ 

   

Vốn góp đầu năm/kỳ 806.460.000.000 -
Vốn tăng trong năm/kỳ - 806.460.000.000
 

Vốn góp cuối năm/kỳ 806.460.000.000 806.460.000.000

Mỗi đơn vị quỹ có mệnh giá là 10.000 đồng Việt Nam. Tất cả các đơn vị quỹ đều có các 
quyền biểu quyết, quyền hưởng cổ tức, quyền được hoàn vốn và các quyền khác như nhau. 
Mỗi đơn vị quỹ đã phát hành và góp vốn đủ tương ứng với một quyền biểu quyết tại các cuộc 
họp thường niên của Quỹ và có quyền được hưởng cổ tức mà Quỹ công bố vào từng thời điểm. 
 

10. Kết quả hoạt động chưa phân phối  
  

Năm kết thúc 
ngày 31/12/2009 

VNÑ 

Giai đoạn từ ngày 
28/2/2008 đến 

ngày 31/12/2008 
VNÑ 

   

Số dư đầu năm/kỳ (118.799.949.522) -
Lợi nhuận/(lỗ) trong năm/kỳ 336.458.385.889 (118.799.949.522)
Cổ tức phân phối trong năm (80.646.000.000) -
   

Số dư cuối năm/kỳ 137.012.436.367 (118.799.949.522)

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2009, Ban Đại diện Quỹ đã phê duyệt chi trả cổ tức đợt 1 năm 
2009 cho các nhà đầu tư bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% tổng số vốn phát hành. Ngày chốt danh 
sách là ngày 8 tháng 12 năm 2009. Cổ tức đã được chi trả vào ngày 30 tháng 12 năm 2009. 
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11. Phí và chi phí khác 
  

Năm kết thúc 
ngày 31/12/2009 

VNÑ 

Giai đoạn từ ngày 
28/2/2008 đến 

ngày 31/12/2008 
VNÑ 

   

Phí môi giới chứng khoán 900.343.388 345.253.556
Phụ cấp Ban Đại diện Quỹ (Thuyết minh 13 (c)) 312.000.000 266.862.072
Chi phí họp Ban Đại diện Quỹ 276.657.032 251.959.638
Chi phí khác 277.946.041 362.582.629
   

 1.766.946.461 1.226.657.895
 

12. Lãi trên mỗi đơn vị quỹ  
Lãi trên mỗi đơn vị quỹ tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 được tính trên cơ sở lợi nhuận của năm 
là 336.458.385.889 đồng Việt Nam và số đơn vị quỹ bình quân trong năm là 80.646.000 đơn vị 
quỹ. 
 

13. Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan  
Trong năm/kỳ, Quỹ có các giao dịch với các bên liên quan như sau: 

(a) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam, Công ty Quản lý Quỹ 

  
Năm kết thúc 

ngày 31/12/2009 
VNÑ 

Giai đoạn từ ngày 
28/2/2008 đến 

ngày 31/12/2008 
VNÑ 

   

Phí quản lý Quỹ 18.127.926.894 12.767.494.616
Phí thưởng hoạt động 1.204.758.611 -
 

 19.332.685.505 12.767.494.616

Theo Điều lệ Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ được nhận phí quản lý Quỹ và phí thưởng hoạt động. 
Phí quản lý Quỹ được tính hàng tháng và bằng một phần mười hai của hai phần trăm (2%) giá 
trị tài sản ròng của Quỹ vào ngày làm việc cuối cùng của tháng. Phí thưởng hoạt động được 
tính vào cuối năm trên cơ sở phần vượt trội của tỷ lệ tăng trưởng giá trị tài sản ròng của Quỹ 
trong năm so với tỷ lệ tăng trưởng của thị trường được điều chỉnh theo cơ cấu danh mục đầu tư 
bình quân trong năm của Quỹ. Khoản thưởng hoạt động mà Công ty Quản lý Quỹ sẽ nhận được 
bằng 20% của phần vượt trội đó. Mức thưởng hoạt động sẽ được điều chỉnh giảm trừ và sẽ 
không được thanh toán nếu hoạt động đầu tư của năm liền trước bị thua lỗ và mức lỗ này chưa 
được bù đắp. 
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(b) Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam), Ngân hàng Giám sát 

  
Năm kết thúc 

ngày 31/12/2009 
VNÑ 

Giai đoạn từ ngày 
28/2/2008 đến 

ngày 31/12/2008 
VNÑ 

   
Phí giám sát và quản lý tài sản 700.510.103 414.943.575
 

Quỹ đã chỉ định ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) làm Ngân hàng Giám sát 
của Quỹ.  Theo Điều lệ Quỹ, Quỹ có nghĩa vụ phải trả cho Ngân hàng Giám sát phí giám sát 
và quản lý tài sản hàng tháng bằng một phần mười hai của không phẩy không sáu mươi lăm 
phần trăm (0,065%) giá trị tài sản ròng của Quỹ vào ngày làm việc cuối cùng của tháng. Tuy 
nhiên, theo hợp đồng giám sát được sửa đổi ngày 1 tháng 4 năm 2009, Quỹ có nghĩa vụ phải 
trả cho Ngân hàng Giám sát phí giám sát và quản lý tài sản hàng tháng bằng một phần mười 
hai của không phẩy không tám phần trăm (0,08%) giá trị tài sản ròng của Quỹ vào ngày làm 
việc cuối cùng của tháng. 
 

(c) Ban Đại diện Quỹ 

Ngoài tiền phụ cấp, không có bất kỳ hợp đồng nào mà theo đó Quỹ và bất kỳ thành viên nào 
của Ban Đại diện Quỹ là một bên tham gia ký kết hợp đồng trong đó thành viên Ban Đại diện 
Quỹ có lợi ích trọng yếu. Tiền phụ cấp và các chi phí liên quan của thành viên Ban Đại diện 
Quỹ được ghi nhận là chi phí của Quỹ trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

  
Năm kết thúc 

ngày 31/12/2009 
VNÑ 

Giai đoạn từ ngày 
28/2/2008 đến 

ngày 31/12/2008 
VNÑ 

   
Phụ cấp Ban Đại diện Quỹ 312.000.000 266.862.072
  
 
 



 
 
 

Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam B04-QĐT 
Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009   
(tiếp theo) 
 

 
24 

(d) Các giao dịch chủ yếu khác với các bên liên quan 

Ngoài các số dư với các bên liên quan đã được trình bày ở các thuyết minh khác trên báo cáo 
tài chính, Quỹ còn có các giao dịch sau đây với các bên liên quan trong năm/kỳ: 

  Giá trị giao dịch 

Bên liên quan Giao dịch 

 
Năm kết thúc 

ngày 31/12/2009 
VNÑ 

Giai đoạn từ ngày 
28/2/2008 đến ngày 

31/12/2008 
VNÑ 

    
Gửi tiền gửi có kỳ hạn tại 
Sacombank 483.000.000.000 1.829.000.000.000
Rút tiền gửi có kỳ hạn tại 
Sacombank 618.000.000.000 1.679.000.000.000

Ngân hàng TMCP 
Sài Gòn  Thương 
Tín (“Sacombank”) 

Thu nhập lãi từ tiền gửi có kỳ 
hạn Sacombank 3.016.756.987 13.873.986.222
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14. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát 

STT Chỉ tiêu 31/12/2009 31/12/2008 

I Các chỉ số về tình hình hoạt động đầu tư   

1 Tỷ lệ các loại chứng khoán trong tổng giá trị tài sản của Quỹ 95,43% 48,64%

2 Tỷ lệ các loại cổ phiếu trong tổng giá trị tài sản của Quỹ 93,39% 48,64%

3 Tỷ lệ các loại cổ phiếu niêm yết trong tổng giá trị tài sản 
của Quỹ 87,85% 44,31%

4 Tỷ lệ các loại cổ phiếu chưa niêm yết trong tổng giá trị tài 
sản của Quỹ 5,54% 4,33%

5 Tỷ lệ các loại trái phiếu trong tổng giá trị tài sản của Quỹ 0,00% 0,00%

6 Tỷ lệ các loại chứng khoán khác trong tổng giá trị tài sản 
của Quỹ 2,04% 0,00%

7 Tỷ lệ tiền gửi ngân hàng trong tổng giá trị tài sản của Quỹ 4,44% 47,77%

8 Tỷ lệ bất động sản trong tổng giá trị tài sản của Quỹ 0,00% 0,00%
9 Tỷ lệ thu nhập bình quân trong tổng giá trị tài sản của Quỹ 37,82% (14,82%)

10 Tỷ lệ chi phí bình quân trong tổng giá trị tài sản của Quỹ 2,44% 2,09%
    

II Các chỉ số thị trường   

1 Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành trên thị trường (đơn vị 
quỹ)  80.646.000 80.646.000

2 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của các nhân viên công ty 
quản lý Quỹ 0,073% 0,015%

3 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của các nhà đầu tư nước ngoài 39,54% 39,58%

4 Giá trị mỗi đơn vị quỹ (VNĐ) 11.699 8.527
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15. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán 
Tại ngày phát hành các báo cáo tài chính này tổng giá trị hợp lý của các khoản đầu tư của Quỹ 
đã giảm 30.497.104.900 đồng Việt Nam xuống còn 877.069.349.400 đồng Việt Nam so với giá 
trò ghi sổ của các khoản đầu tư này tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 do sự sụt giảm chung của 
thị trường chứng khoán tại Việt Nam: 

 31/12/2009 
VNÑ 

28/01/2010 
VNÑ 

Biến động 
VNÑ 

Đầu tư chứng khoán    
Cổ phiếu niêm yết 835.432.454.300 808.155.099.400 (27.277.354.900)
Cổ phiếu chưa niêm yết 52.719.500.000 50.886.500.000 (1.833.000.000)
Quyền mua cổ phiếu niêm yết 
(thực hiện quyền mua vào ngày 14 
tháng 1 năm 2010) 19.414.500.000 18.027.750.000 (1.386.750.000)
   

 907.566.454.300 877.069.349.400 (30.497.104.900)

16. Số liệu so sánh 
Một vài số liệu so sánh được phân loại lại để phù hợp với cách trình bày năm nay như sau: 

(a) Bảng cân đối kế toán 

 31/12/2008 31/12/2008 
 (Phân loại lại) (đã được trình 

bày trước đây) 
 VNÑ VNÑ 
   

Phải trả phụ cấp Ban Đại diện Quỹ 46.320.690 -
Phải trả khác 313.676.424 359.997.114
  

(b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 Giai đoạn từ ngày 
28/2/2008 đến ngày 

31/12/2008 

Giai đoạn từ ngày 
28/2/2008 đến 

ngày 31/12/2008 
 (Phân loại lại) (đã được trình 

bày trước đây) 
 VNÑ VNÑ 
   

Chi phí hội họp - 251.959.638
Phí và chi phí khác 1.226.657.895 974.698.257
   

Các số dư so sánh kỳ trước là cho giai đoạn kể từ ngày Quỹ thành lập là ngày 28 tháng 2 năm 
2008 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008. 
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17. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính 
Các báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 và cho năm kết thúc cùng ngày được 
Ban Đại diện Quỹ phê duyệt phát hành vào ngày 28 tháng 1 năm 2010. 

 
 
 
 
 
 

  

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC 
(Việt Nam) 

 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư  
Việt Nam 

  Bà Lê Thị Thành Tâm 
  Giám đốc tài chính 
   
 
 

  
 
 
 
 

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư  
Việt Nam 

  Ông Trần Thanh Tân 
  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 
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